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Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện phép tính
      a) 
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Bài 2 (2 điểm):  Tìm các số x; y ; z biết.
      a) 
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 và x-y+z = -12
c) |2x – 3|  - 29 = - 11
Bài 3 (2 điểm): 
Cho biết 15 công nhân hoàn thành một công việc trong 4 giờ. Hỏi 10 công nhân ( với cùng năng suất như thế) hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu giờ?    
Bài 4 (3 điểm):  
Cho góc xOy < 900. Vẽ tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi M là giao điểm của đoạn AB với tia Oz. 

      a)Chøng minh: 
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 và  AM = BM.

b)Chứng minh: OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

c)Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho AC = BD. 

Chứng minh: AB // CD.
 Bài 5 (1 điểm):  
Đề đánh giá thể trạng (gầy, bình thường, béo) của một người, người ta dùng chỉ số BMI. Chỉ số BMI được tính như sau: 
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 trong đó m là khối lượng cơ thể tính theo kilôgam, h là chiều cao tính theo mét. (Chỉ số này được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).   Gầy: BMI < 18,5.             Bình thường: 
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Béo phì độ I (nhẹ): 
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.         Béo phì độ II (trung bình): 
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Béo phì độ III (nặng): BMI > 40

Bạn Nam cân nặng 50kg và cao 133cm. Bạn Nam ở thể trạng gì?
Chúc các con làm bài thi tốt !
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	áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau suy ra:
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	|2x – 3|  - 29 = - 11

Suy ra |2x-3|=18

Suy ra 2x-3=18 hoặc 2x-3 = -18
Tính ra được kết quả x = 10,5;    x= -7,5
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	Gọi thời gian để 10 công nhân hoàn thành công việc là x ( x>0)

Vì cùng hoàn thành một công viêc và năng suất như nhau. 

Suy ra thời gian và công nhân là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Theo tính chất tỉ lệ nghịch:

15.4 = 10.x

x=6

Vậy 10 công nhân hoàn thành công việc trong 6 giờ.
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	-Vẽ hình đúng, ghi gt và kl đến câu a đúng

- Chứng minh được 
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- Suy ra  AM = BM.
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	-Chứng minh: 
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Suy ra OM là đường trung trực đoạn AB
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	Gọi CD cắt Oz tại N. Chứng minh: 
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Suy ra: góc OND = góc ONC
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	Chỉ số BMI của bạn Nam là 
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(Học sinh có cách giải khác và đúng vẫn cho điểm tối đa)
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	MỤC TIÊU VÀ BẢNG MA TRẬN HAI CHIỀU

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 7
Năm học 2016 – 2017


I – MỤC TIÊU: 

1 – Kiểm tra học sinh các kiến thức:  Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, căn bậc hai, giá trị tuyệt đối trong tập hợp số thực. Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Bài toán về tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Tính chất tổng ba góc trong một tam giác. Góc ngoài của tam giác. Các trường hợp bằng nhau của tam giác.

2 – Kiểm tra học sinh được các kĩ năng: Thực hiện phép tính, vận dụng tính chất của các phép toán, kĩ năng về dấu của phép tính. Trình lập luận và trình bày bài toán có lời văn. Kĩ năng vẽ hình chính xác, lập luận chặt các bài toán chứng minh hình học.
3. Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc làm bài.
II – MA TRẬN ĐỀ:

	Mức độ và kiến thức
	Nhận biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các phép toán và giá trị tuyệt đối trong tập hợp R
	
	1
	
	1
	
	2
	
	1
	5

	
	
	0,5
	
	0,75
	
	1,25
	
	1
	3,5

	Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	2

	
	
	0,75
	
	
	
	0,75
	
	
	1,5

	Bài toán về tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	Các trường hợp bằng nhau của hai t/g. Chứng minh đ/thg bằng/nh, song song
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	3

	
	
	1,25
	
	1
	
	0,75
	
	
	3

	Tổng
	3
	
	2
	
	5
	
	1
	
	11

	
	
	2,5
	
	1,75
	
	4,75
	
	1
	10


(Số in đậm ghi góc trên bên trái mỗi ô, là số câu hỏi. Số in nghiêng ghi góc phải dưới mỗi ô, là số điểm tương ứng)

 Nhóm trưởng                                Tổ trưởng                                      Ban giám hiệu
     
Lưu Thanh Bình                         Vũ Thị Lựu
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